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Phần mở đầu 

 

 Sự cần thiết của đề tài : 

 Để phát triển nền kinh tế đất nước ta đạt mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII đã đề ra "Đưa mức thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2000 

tăng gấp đôi năm 1990. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 9 -10%, công 

nghiệp tăng 14-15%...", do vậy mức độ đầu tư xây dựng cơ bản rất lớn tăng 20% mỗi năm, 

theo đó nhu cầu vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng tăng mỗi năm trên 20 -

25%. 

 Qua gần 50 năm liên tục phấn đấu, từ công suất 30 vạn tấn/năm 1958, đến nay, 

ngành xi măng đã có tổng công suất trên 25 triệu tấn, năm 2010 lên đến 40 đến 45 triệu 

tấn. Năm 1998  đạt sản lượng 11,5 triệu tấn. Trong năm 2005 toàn ngành xi măng đã sản 

suất và tiêu thụ 29 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2004. Mục tiêu chiến lược quy hoạch 

phát triển ngành công nghiệp xi măng đến năm 2010 là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xi 

măng cho xây dựng và phát triển kinh tế , xã hội trong cả nước, đồng thời giành một phần 

sản lượng xi măng để xuất khẩu, (cụ thể là chúng ta đã xuất khẩu được xi măng sang nước 

bạn Lào), tạo nguồn ngoại tệ để trả nợ đầu tư và tái sản xuất mở rộng trong các năm sau, 

từng bước đưa ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trở thành ngành công nghiệp lớn 

mạnh, có công nghệ và trang thiết bị hiện đại. 

Nhằm đạt mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ rõ: "Đưa vào 

sản xuất các nhà máy xi măng đang xây dựng; huy động vốn để mở rộng, xây dựng mới 

một số nhà máy xi măng nhất là lò quay, liên doanh với nước ngoài xây thêm một số nhà 

máy". 

Hiện nay và sau này chúng ta đã và đang đầu tư một số nhà máy xi măng lò quay 

với công nghệ của các hãng tư bản: Cộng hoà Liên Bang Đức, ý, Đan Mạch, Pháp, Đài 

Loan... với các nhà máy xi măng lò quay như : Hoàng Thạch II, Bút Sơn, Nghi Sơn, Chinh 

Phong, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Tam Điệp, Sao Mai... 

Việc đầu tư một loạt các cơ sở sản xuất xi măng vừa qua đã đặt ra vấn đề sự cần 

thiết phải xác định được quy mô, giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc. 

 

Trên thế giới, xi măng được phát minh ra năm 1821 và đưa vào sản xuất từ nửa đày 

thế kỷ XIX. Những lò đứng ban đầu rất đơn giản về cấu tạo. Sản xuất xi măng bằng những 

lò đứng chủ yếu hoàn toàn thủ công. Theo thời gian, kết cầu lò đứng có nhiều thay đổi, 

công nghệ sản xuất xi măng bằng lò đứng cũng được cải tiến, hoàn thiện nhằm nâng cao 

chất lượng sản phẩm xi măng cũng như sản lượng sản xuất . 

Cho tới nay, một số lò đứng để sản xuất xi măng vẫn còn vận hành ở Tây Âu (ví dụ 

ở các nước áo, Tây Ban Nha, Italia ... ở Châu Phi (Kenya, Mađagátca), ở úc (Bang 

Victoria), ở Châu Mỹ (Brazin) và ở Châu á (Trung quốc, ấn độ, Nê Pan, Pakixtan, 

Inđônêxia, Việt Nam... v.v). 

Dưới đây là tình hình sản xuất xi măng của một số nước Châu á tháng 10 năm 

1995). 

Có thể thấy rõ là thị trường xi măng Châu á từ năm 1996 trở đi cầu sẽ lớn hơn 

cung. Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú đủ để sản xuất xi măng với sản lượng 80 

triệu tấn/năm trong vòng hơn 10 năm, hoàn toàn có khả năng tham gia xuất khẩu xi măng 

vào thị trường khu vực. 

Sau đây giới thiệu sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất xi măng ở một số nước 

trên thế giới. 

Cũng giống như các nước đang tiến hành khôi phục và phát triển  kinh tế từ những 

điểm xuất phát rất thấp như Trung Quốc và ấn độ, với những lợi thế của mình về nguồn 

nhân lực dồi dào và nguyên liệu để sản xuất xi măng phong phú (đá vôi, đất sét). Việt 

Nam đã nghiên cứu sản xuất xi măng bằng công nghệ lò đứng và lò quay nhằm đáp ứng 

cho nhu cầu xã hội. 

Như vậy nếu các nhà máy trên được xây dựng theo đúng dự kiến thì vào năm 2010, 

tổng công suất thiết kế mới đạt 45,09 triệu tấn trong khi tiêu dùng nội địa là 45 triệu tấn, 

như vậy nghĩa là mới đủ cho tiêu dùng nội địa, không có xi măng xuất khẩu.  Tiêu thụ xi 

măng tính theo đầu người ở Việt Nam là quá thấp so với một số nước trên thế giới. 
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1. Về vấn đề tổng mặt bằng. 

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của vấn đề bố trí tổng mặt bằng là phải 

đảm bảo an toàn sản xuất, mặt bằng công nghệ phải đảm bảo đi ngắn nhất của nguyên liệu 

và bán thành phẩm, và có đất để dự kiến cho việc phát triển mở rộng. 

Tổng kết các nhà máy xi măng được xây dựng trong giai đoạn này cho thấy có hai 

dạng tổng mặt bằng chính: 

- Dạng của tổng mặt bằng bố trí theo một trục dài nước chảy liên tục. Ưu điểm cảu 

dạng tổng mặt bằng này là bố trí gọn nhẹ, có thể phát triển về hai phía để tăng công suất 

nhà máy. Dạng này có hệ số chiếm đất ít nhất nếu biết tận dụng chiều cao và bố trí vận 

chuyển đúng phù hợp với các khu đất bằng phẳng như tổng mặt bằng nhà máy xi măng 

Điện Biên, xi măng Hoàng Thạch. 

- Dạng gấp khúc: Đây là dạng tổng mặt bằng phổ biến của các nhà máy xi măng ở 

nước ta hiện nay. Ưu điểm của phương án này là tận dụng được địa hình đồi núi có các 

cao trình khác nhau. Trong dây chuyển sản xuất xi măng, việc vận chuyển nguyên liệu và 

bán thành phẩm theo chiều thẳng đứng có hiệu quả cao nên việc tận dụng địa hình có các 

cao trình khác nhau, rút ngắn chiều dài hoặc chiều cao các thiết bị vận tải, thu gom và 

giảm được khoảng cách công trình. 

Tổ chức giao thông nội bộ trong nhà máy cũng ảnh hưởng đến việc bố trí tổng mặt 

bằng. Lựa chọn giao thông sao cho thuận lợi. Đảm bảo an toàn sản xuất, có đủ đường cho 

xe phòng cháy, chữa cháy đến và thuận lợi cho việc nhập nguyên, nhiên, vật liệu và xuất 

sản phẩm. Cần tận dụng các hệ thống giao thông sẵn có. 

2. Về công nghệ sản xuất : 

Với công nghệ lò quay công suất 1,4-2,7 triệu tấn/ năm có bộ phận tiền nung. Công 

nghệ này được nhiều hãng chuyên chế tạo máy móc, thiết bị  đồng bộ cho toàn bộ dây 

chuyền công nghệ sản xuất xi măng. Các hãng sản xuất dây chuyền sản xuất xi măng nổi 

tiếng là KRUPP  POLYSIUS (Cộng hoà Bang Đức), F.L.S SMIT (Đan mạch), FCB (Pháp) 

...v.v 

 

3. Bối cảnh  : 

- Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá là một vị trí thích  hợp cho hoạt động của nhà 

máy xi măng vì có nguồn đá vôi phong phú gần đó và có vịnh sâu đủ cho phép tàu thuỷ cỡ 

lớn cập mạng tại cầu cảng. 

- Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định nhờ thành công của chính sách đổi 

mới và đầu tư nước ngoài ngày một tăng. Nhu cầu xi măng trong nước ở Việt Nam đang 

phát triển . 

- Việt Nam nằm ở trung tâm Đông Nam á và tiếp giáp với những nước có nền kinh 

tế đang phát triển mạnh. Điều đó đặt Việt Nam vào vị trí thuận lợi cho việc xuất khẩu xi 

măng sang các nước này. 

- Chính phủ Việt Nam sẽ có những biện pháp khuyến khích đối với các nhà đầu tư 

nước ngoài. 

4. Vị trí : 

- Nhà máy xi măng và cảng đặt tại Nghi Sơn phía Nam tỉnh Thanh Hoá cách  Hà 

Nội 210 Km về phía Nam. 

- Các mỏ đá vôi, đất sét và cát nằm ở Quỳnh Lưu, phía Bắc tỉnh Nghệ An  

 

5. Thị trường và sản lượng: 

A.  Nhu cầu và cung cấp. 

a. Nhu cầu nội địa ở Việt Nam: 

- Trong những năm 1980 nhu cầu là khoảng từ 1,5 đến 2 triệu tấn xi măng / năm  và 

đã tăng hơn 20% năm vào những năm 90. 

Nhu cầu :  1990 : 2,4 triệu tấn  

  1991 : 2,95 triệu tấn 

  1992 : 3,8 triệu tấn 

  1993 : 5,5 triệu tấn 

1998 : 13 triệu tấn 

2005 : 29 triệu tấn 

- Mức tiêu thụ cụ thể khu vực hiện ở tỷ lệ 35% đối với khu vực phía Bắc, 15% đối 

với khu vực phía Trung và 50% đối với khu vực phía Nam. 
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b. Sản lượng trong nước và dự án tăng sản lượng xi măng ở Việt Nam. 

- Tổng sản lượng của 12 nhà máy xi măng hiện có được công bố là 14.3 triệu 

tấn/năm. Tuy nhiên, sản lượng thực tế thấp hơn con số đó và gần đây đã phải nhập khẩu 

600.000 tấn để bù đắp mức thiếu hụt. 

- Các dự án xây dựng mới và mở rộng những nhà máy hiện có , kể cả các dự án có 

đầu tư nước ngoài, đang được triển khai. Nếu các dự án được triển khai theo đúng kế 

hoạch thì sản lượng dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 1997. Thực tế là đến 2005, chúng ta 

đã đạt sản lượng 29 triệu tấn, tuy nhiên vẫn chưa đủ nhu cầu trong nước. 

c. Thị trường Đông Nam ¸: 

- Từ những năm 80, các nước Đông Nam ¸ đã đạt được những tiến bộ kinh tế nhanh 

chóng và hiện nay, xu hướng này vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của các 

nước này vẫn chưa phát triển. Do vậy, các nước này đang tích cực tham gia vào việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng và vì xi măng là một trong các vật liệu cơ bản phục vụ mục đích này 

nên thị trường đang được mở rộng. 

- Đông Nam á được coi là khu vực cuối cùng còn lại có tiềm năng dồi dào để phát 

triển kinh tế nhanh. Đầu tư từ các nước phát triển dự kiến sẽ còn tiếp tục, tạo  ra nhu cầu 

lớn về xi măng. Vì vậy, xi măng cần đáp ứng được cho nhu cầu không ngừng tăng của thị 

trường. 

- Các nhà máy xi măng trong khu vực đang tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện cho 

một số nước hầu như tự cung cấp được xi măng. Tuy nhiên, những nước khác lại nằm ở vị 

trí không thuận lợi về nguồn tài nguyên và môi trường, nên nhìn chung, khu vực này còn 

tiếp tục phải dựa vào nguồn nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu xi măng đã tăng lên. 

B. Công nghệ áp dụng: 

Công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, đã được thử nghiệm và chứng minh trong kinh 

nghiệm sản xuất xi măng trên thế giới trong nhiều năm, sẽ được áp dụng; chỉ tiêu về môi 

trường áp dụng ở các nước phát triển được xem xét như nêu dưới đây. 

a. Mỏ đá vôi, với trữ lượng có thể khai thác trên 200 triệu tấn, sẽ được khai thác 

bằng phương pháp cắt tầng để lấy 2,3 triệu tấn mỗi năm một cách an toàn và ổn định. 

b. Một băng tải dài được thiết kế để hoạt động với tải trọng lớn, một đoạn băng tải 

chạy qua đường hầm, sẽ được sử dụng để cung cấp đá vôi, đất sét và cát silica một cách ổn 

định cho nhà máy. Để giảm bớt chi phí xây dựng và vận hành, băng tải sẽ được thiết kế 

giống như một băng tải đơn có tiết diện cong. 

c. Trong việc nghiền nguyên liệu thô, cát silica có thành phần chủ yếu là thạch anh 

cứng được nghiền riêng vì việc khống chế độ mịn của thạch anh là yếu tố quyết định tới 

chất lượng clinker sản xuất ra. 

d. Hai máy nghiền đứng có hệ thống tuần hoàn ngoài sẽ được dùng để nghiền cả cát 

silica và nguyên liệu thô khác nhằm tiết kiệm năng lượng và vận hành ổn định. 

e. Một tháp làm nguội có ống lồng kép sẽ đảm bảo khống chế có hiệu quả nhiệt độ 

và độ ẩm của khí thải để cho thiết bị lọc bụi điện ở cuối dòng khí làm việc tốt. 

f. Một bộ tháp trao đổi nhiệt 5 tầng với tổn thất áp suất thấp sẽ thu hồi nhiệt từ khí 

thải một cách hiệu quả. 

g. Một buồng phân huỷ đồng bộ sẽ bảo đảm đốt cháy hoàn toàn, thậm chí cả nhiên 

liệu khó bắt cháy như than antraxit và do đó bột liệu được phân huỷ hoàn toàn khi nạp vào 

lò. 

h. Vòi đốt chính của lò với vòi phun xoắn lốc sẽ thực hiện việc đốt than antraxit có 

hiệu quả và duy trì ổn định quá trình thiêu kết của clinker. 

i. Một máy quang phổ kế kiềm, ưu việt hơn loại Pyrometer 2 màu thông thường, sẽ 

được sử dụng để đo mặt cắt nhiệt của khu vực nung, vì vậy người vận hành có thể đánh giá 

tình hình của lò kịp thời và dễ dàng. 

j. Một thiết bị quét vỏ lò sẽ luôn giám sát nhiệt độ vỏ lò và thể hiện khuynh hướng 

diễn biến bằng một biểu đồ hoặc một sơ đồ, chúng sẽ không chỉ có ích đối với việc vận 

hành lò, mà còn đối với cả cho việc quản lý tổng thể gạch chịu lửa. 

k. Một máy làm lạnh clinker kiểu ghi có hiệu quả thu hồi nhiệt cao và làm lạnh tốt 

sẽ được sử dụng. 

l. Một máy nghiền than kiểu đứng được trang bị một máy phân ly hiệu suất cao cho 

phép khống chế chính xác độ mịn của bột than anthraxit, là loại than đòi hỏi phải nghiền 

mịn hơn than bitum thông thường vì khả năng bắt cháy của nó kém. 
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m. Thêm vào đó là một máy phân ly kiểu mới nhất được điều tải bằng mômen quay 

thông qua máy tính và sensor cảm nhận âm thanh sẽ cho phép vận hành tối ưu nghiền xi 

măng. 

n. Một máy tính kết hợp với các dụng cụ hiện đại như hệ thống điều khiển phân 

phối (DCS) hoặc bộ điều khiển chương trình theo logic (PLC) sẽ được dùng để thực hiện 

có hiệu quả việc kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình công nghệ từ phòng điều khiển 

trung tâm. 

o.  Một máy phân tích quang phổ tia X và các hệ thống thiết bị hiện đại khác của 

phòng thí nghiệm sẽ được trang bị để phân tích một cách nhanh chóng các loại nguyên 

liệu, nhiên liệu và các sản phẩm. Đây là hệ thống không thể thiếu được đối với việc duy trì 

chất lượng sản phẩm. 

p. Một cầu cảng đa chức năng: xuất xi măng và tiếp nhận nguyên liệu. ụ tàu chính 

có thể tiếp nhận tầu lớn tới 35.000 tấn sẽ được xây dựng ở bờ biển để xuất xi măng rời và 

tiếp nhận nguyên vật liệu. ụ tàu phụ ở phía đối diện có thể tiếp nhận nguyên vật liệu và 

xuất xi măng bao. 

q.  Một băng tải hai chiều sẽ được lắp đặt để đồng thời vận chuyển cả nguyên liệu 

và xi măng giữa nhà máy và cầu cảng. 

r. Một trạm phân phối xi măng ở phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng để thực hiện 

một cách có hiệu quả việc vận chuyển xi  rời với khối lượng lớn từ nhà máy tới thị trường 

rộng lớn. 

s. Cần phải nói rằng nhà máy sẽ được thiết kế và hoạt động theo nguyên tắc không 

gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Một hệ thống giám sát liên tục bằng máy quay video 

sẽ được bố trí ở một số điểm như tại điểm ra của ống khói chính. 

t.   Bằng việc sử dụng một buồng phân huỷ (phân đoạn nung) và một vòi đốt NOx 

thấp, nồng độ NOx  thải ra khỏi quá trình công nghệ và có thể duy trì thấp hơn so với hệ 

thống thông thường. 

C.  Máy móc và thiết bị chính. 

a. Nghiền liệu (máy nghiền đứng con lăn) :           400 T/h X 1 

                  20 T/h X 1 

b. Lò (lò NSP):                    5800 tấn clinker /ngày X 1 

c. Nghiền xi măng (nghiền bi) :                160 T/h X 2 

d. Nghiền than (nghiền đứng con lăn):              40 T/h X 1 

e. Băng tải vận chuyển nguyên liệu : 0,9m R x 998 md; 1300 T/h X 1 

f. Băng tải xuất xi măng : 1,3mR x 3017 md ;      100 T/1000 T/h X 1 

D.  Tổ chức và hoạt động. 

1) Nhân sự : 

a. Sản xuất   :106 

b. Kỹ thuật   :   87 

c. Cung ứng   :   54 

d. Mỏ   :   98 

e. Hành chính  : 106 

f. Kinh doanh  :   21 

 Tổng   : 472 

2) Tổ chức : 

- Kỹ thuật điều hành và quản trị tiên tiến của thế giới sẽ được áp dụng đến mức tối 

đa cho phép quản lý và điều hành có hiệu quả với chi phí tối thiểu. 

- Trụ sở chính đặt bên tại mặt bằng nhà máy Nghi Sơn để tránh lãng phí, tăng hiệu 

quả và giảm chi phí. 

- Sau khi hoạt động ổn định, các chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản sẽ cố gắng để giúp 

các kỹ sư Việt Nam tự vận hành nhà máy. 

- Các hoạt động bán hàng sẽ được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để giúp 

cho việc phân phối trong nước ổn định và tăng sức cạnh tranh. 

3) Xây dựng và kiến trúc : 

a. Nhận định chung về tình hình địa chất : 

a.1. Địa chất công trình. 

 Khu đường hầm : 

Toàn bộ  khu vực bao gồm các vỉa xen kẹp sét kết và cát kết. Nói chung, các lớp 

xen kẹp chủ yếu là cát két và tình trạng nền đá gốc là thích hợp. Tuy nhiên, bề mặt đất đá 
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dễ bị phá huỷ dưới tác động phong hoá. Xung quanh lối vào đường  đường hầm là một khu 

vực cát thạch anh phong hoá từ cát kết có chiều dày đến vài mét. 

Khu nhà máy. 

Tình trạng địa chất của lớp đất dốc trên nền núi do các lớp cuội kết, cát kết và đá sét 

kẹp tạo thành. Các lớp cát kết và cuội kết rất cứng, đá sét có độ mềm tự nhiên và ở phần 

bên dưới lớp bề mặt nó giống như sét. Tầng đất mặt tạo thành những vách đứng dày 5m bị 

phong hoá. Lớp bề mặt của khu bằng phẳng phía Nam là lớp đất bồi và tạo thành từ cát và 

hỗn hợp đất - cát lẫn sỏi và có độ dày 7-10 m. 

 

a.2.  Đặc điểm công nghệ và kiến trúc các nhà máy xi măng: 

 Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu và kết cấu xây dựng được chia thành hai nhóm: 

nhóm sản xuất kết cấu và nhóm sản xuất vật liệu xây dựng. 

Các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gồm các nhà máy các kết cấu bê tông cốt 

thép lắp ghép, kết cấu gỗ và thép cho xây dựng, các cụm chi tiết và chi tiết lắp ráp. 

Nhà máy xi măng là loại công nghiệp vật liệu xây dựng có các công trình lộ thiên 

và bán lộ thiên. 

Công nghiệp sản xuất xi măng thuộc loại ngành công nghiệp sản xuất tương đối bụi 

và ồn, thuộc loại độc hại cấp I và yêu cầu dải cách ly là 1000m. Dây chuyền công nghệ 

của nhà máy chủ yếu là dây chuyền hiện đại được nhập từ các nước công nghiệp phát triển 

trên thế giới như Đan mạch, CH Liên bang Đức, Pháp... 

Nguyên liệu đầu vào của nhà máy là đất sét, thạch cao, quặng  spirit, đá vôi thạch 

cao, phụ gia... và đầu ra là sản phẩm clinker và xi măng mác P30 - P40 - P50. 

Đặc điểm chung của các nhà máy này là trình độ cơ khí hoá sản xuất cao, thiết bị 

sản xuất hiện đại, không phụ thuộc vào kết cấu nhà xưởng, với số lượng công nhân vận 

hành ít. 

Giao thông vận chuyển phục vụ cho sản xuất là các băng tải, băng chuyền có thể đỡ 

bằng hệ kết cấu bê tông hoặc thép vững chắc để vận chuyển nguyên nhiên vật liệu bán 

thành phẩm và thành phẩm. 

Do thiết bị khá lớn, riêng công đoạn lò nung dài 89m ÷ 100m, tháp trao đổi nhiệt 

cao 87m ÷ 120m, bộ phận nghiền cao 34m ữ40m... khẩu độ nhà cũng tương đối lớn 12m ÷ 

24m nên việc thiết kế kiến trúc các phân xưởng cho nhà máy xi măng trước mắt là phải 

thoả mãn các yêu cầu thiết bị, đảm bảo cho việc sản xuất được thuận lợi, các thiết bị 

không bị ảnh hưởng mà vẫn tạo được hình khối kiến trúc hợp lý, không gian nhà xưởng 

phù hợp, môi trường lao động bên trong nhà xưởng, chiếu sáng, thông gió, hút bụi đáp ứng 

yêu cầu là một vấn đề phức tạp cần phải có sự nghiên cứu một cách toàn diện, xuyên suốt 

và sâu sắc. 

         a.2.1. ý đồ mặt bằng tổng thể: 

Trong sản xuất xi măng, nơi khai thác nguyên liệu thường ở xa nhà máy một 

khoảng nhất định, khu vực có các kho chứa nguyên liệu như đá sét, đá vôi thạch cao, than, 

phụ gia, xỉ spirit... được bố trí chạy dọc suốt dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất từ 

khâu nguyên liệu đến khâu lò nung, nhà nghiền clinker , đóng bao và kho xi măng bao 

được bố trí thành một dây chuyền thẳng hoặc gấp khúc tuỳ thuộc địa hìh khu đất hoặc dây 

chuyền thiết bị công nghệ của hãng sản xuất. Kho xi măng ở cuối dây chuyền gần đường 

giao thông thuỷ và bộ để việc vận chuyển được dễ dàng đến nơi tiêu thụ. 

Các công trình phụ trợ được bố trí dọc theo dây chuyền sản xuất để phụ vụ cho các 

công đoạn sản xuất . 

Các công trình phục vụ như nhà điều hành, làm việc, nhà ăn ca, thí nghiệm ..., được 

bố trí ở đầu hướng gió, phía trước nhà máy để tránh tác động của môi trường của nhà máy 

và tạo được mặt đứng kiến trúc cho nhà máy. 

a.2.2.  Công nghệ. 

a. Sơ đồ khối dây chuyền công nghệ nhà máy xi măng lò quay: 

                             ( Hình vẽ kèm theo ) 

b. Dây chuyền sản xuất của từng công trình trong nhà máy. 

- Nguyên liệu bao gồm đá vôi, đá sét, thạch cao, quặng xỉ spirit, than ... được khai 

thác ở các mỏ bằng phương pháp nổ mìn rồi đưa về trạm tập kết vật liệu. Mỏ đá vôi có trữ 

lượng khai thác hơn 200 triệu tấn là nguồn nguyên liệu chính đảm bảo cho Nhà máy hoạt 

động liên tục hàng trăm năm. Hàng năm khoảng trên 2 triệu tấn đá vôi được khai thác theo 
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phương pháp cắt tầng. Đá vôi chất lượng tốt từ mỏ Hoàng Mai (Nghệ An) sau khi đập sơ 

bộ được vận chuyển về nhà máy bằng hệt thống băng tải dài 10km chạy xuyên qua núi 

trong đường hầm dài 2,2 km. Hệ thống băng tải dài được thiết kế có thiết bị chống ồn và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Công đoạn đập đá vôi, đất sét và vận chuyển: máy đập đá vôi có công suất 80 tấn 

/h, với kích thước đá đưa vào tối đa là 1500mm , kích thước đá ra khỏi là ≤ 65mm; máy 

đập sét có công suất 250t/h; trạm đập đá vôi và đất sét bố trí cách nhà máy khoảng xa, vận 

chuyển đá vôi và sét về nhà máy bằng hai tuyến băng tải đặt liền nhau với năng suất vận 

chuyển 1000 tấn /h. 

- Kho chứa và đồng nhất sơ bộ nguyên liệu : Đá vôi, đất sét, xỉ spirit được chuyển 

về kho chứa đồng nhất sơ bộ trước khi được thiết bị rút liệu kiểu cầu cào gạt xuống băng 

tải vận chuyển về két chứa ở đầu máy nghiền nguyên liệu. 

- Nghiền nguyên liệu : Công đoạn này chọn máy nghiền con lăn dạng đứng, chu 

trình kín, năng suất đạt 320 tấn/h với độ mịn còn lại trên sàng N009 là 10%. Kích thước 

vật liệu vào máy là ≤ 65mm, độ ẩm nguyên liệu cho phép tối đa là 8%. Để đảm bảo sấy 

khô nguyên liệu trong quá trình nghiền đạt tới độ ẩm còn lại ≤ 1%, một phần khí nóng từ 

tháp trao đổi nhiệt của lò nung có nhiệt độ ≈ 30oC sẽ được thổi trực tiếp và ngược chiều 

với dòng nguyên liệu vào máy nghiền. Máy phân ly khí động đảm bảo cho máy nghiền 

làm việc ở chế độ ổn định về năng suất và độ mịn yêu cầu. 

- Chứa và đồng nhất bột phối liệu : phối liệu sau khi đã được nghiền mịn được hệ 

thống bơm vận chuyển về si lô chứa và đồng nhất, hệ thống chứa và đồng nhất phối liệu 

được thực hiện trong cùng một so lô vừa đảm bảo tiết kiệm vốn xây dựng, năng lượng điện 

để sử dụng đồng nhất và tháo bột liệu, đồng thời đảm bảo hiệu suất đồng nhất cao. Một 

máy phân tích X quang có khả năng phân tích  liên tục 11 nguyên tố đồng thời (Si, Fe, Al, 

Ca, mg, na, K, Ti, P, S, Mn) việc lấy mẫu bột phối liệu từ si lô đồng nhất được thực hiện 

hoàn toàn bằng tự động hoá. Điều khiển quá trình lẫy mẫu phân tích, xử lý số liệu do một 

máy tính đảm nhận. 

- Công đoạn nung và làm nguội clinke:  

Phân xưởng lò nung là trái tim của nhà máy thực hiện quá trình nung clinker xi 

măng, nó giữ vai trò quyết định chất lượng sản phẩm cũng như năng suất toàn nhà máy. 

Tốc độ làm lạnh clinker sau khi ra lò ảnh hưởng đến sự kết tinh các khoáng MgO, 

Aluminattricanxit (3CaO.Al2O3), Feroaluminat tetracanxit 4CaO.Al2O3.Fe2O3 và pha thuỷ 

tinh của clinker, do đó ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng xi măng. 

Bột phối liệu được tháo từ đáy si lô đồng nhất được một hệ thống gầu tải vận 

chuyển đến đỉnh tháp trao đổi nhiệt cùng với bụi thu hồi từ lọc bụi tĩnh điện và tháp điều 

hoà khí thải. Tháp trao đổi nhiệt được cấu tạo 2 nhánh, mỗi nhánh có hệ cyclon 5 tầng 

đảm bảo nhiệt độ khí thải ra khỏi tháp không vượt quá 300oC và áp suất khí thải không 

vượt quá 550 mm H2O . Buồng phân  huỷ đặt cạnh hệ thống tháp cyclon trao đổi nhiệt 

đóng vai trò buồng đốt phụ cho lò quay. Có tác dụng làm tăng năng suất lò quay trên cơ sở 

quá trình phân huỷ các bon nát giảm chiều dài lò quay, đồng thời tận dụng tối đa lượng 

nhiệt thải ra của lò quay trong quá trình làm nguội clinker. 

Quy trình dòng phối liệu vận chuyển trong tháp trao đổi nhiệt: Phối liệu từ silo đồng 

nhất được cấp lên tháp trao đổi nhiệt: bắt đầu vào đường ống dẫn khí từ cyclon tầng IV 

đến tầng V, được dòng khí nóng gần 500oC với vận tốc 20 – 22m/s trộn thành dòng khí bụi 

đưa lên cyclon tầng V. Lượng bụi lắng lại ở cyclon tầng V đi qua van tự điều chỉnh theo 

trọng lượng đi theo đường ống dẫn liệu xuống đường ống dẫn khí nối cuylon tầng III và 

tầng IV trộn với dòng khí nóng khoảng 6500C đi lên tầng IV. Lượng bụi lắng lại ở cyclon 

tầng IV tiếp tục đi qua van điều chỉnh tự động đi xuống đường ống dẫn khí từ cyclon tầng 

II đến tầng III và tiếp tục chu trình của nó tiếp theo…Lượng bụi lắng lại ở cyclon tầng II 

được đưa xuống phần côn dưới của Canxiner và được dòng khí nóng ở Canxiner (buồng 

phân huỷ, bộ phận tiền nung) trộn với dòng khí nóng bụi từ lò nung đi lên vào cyclon tầng 

I và lắng lại ở đó. Lượng bụi lắng lại ở cyclon tầng I được đưa tới lò nung (vẫn qua van tự 

điều chỉnh). Nhiệt độ phối liệu lúc này đã lên đến 11000C. 

Về nguyên tắc cơ bản của tháp trao đổi nhiệt là vật liệu bay lơ lửng trong dòng khí 

nóng, được xoáy nhiều lần trong cyclon. Tại cyclon, vật liệu được tách ra khỏi khí, lắng 

xuống rồi qua van tự điều chỉnh kiểu đối trọng xuống phía dưới và lại tiếp tục quá trình 

tương tự tại cyclon khác ở tầng dưới. Vì vậy, nhiệt độ không khí phải hạ thấp và nhiệt độ 

phối liệu được tăng cao. Về hình thức phối liệu được chuyển ngược dòng với không khí 
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nhưng thực tế là xuôi dòng, được tách riêng tại mỗi cyclon. Như vậy, trong hệ thống này, 

khí nóng liên tục đi lên, còn phối liệu thì đi gián đoạn từ tầng này xuống tầng kia. 

Khí thải từ cyclon tầng V được đưa đi sấy ở máy nghiền liệu, phần còn lại đưa qua 

tháp điều hoà hạ nhiệt độ bằng phương pháp phun nước rồi đi qua bộ lọc bụi tĩnh điện. Khí 

sạch được đưa ra ống khói bằng quạt hút. 

Phối liệu trong quá trình trao đổi nhiệt tăng dần nhiệt độ và liên tục xảy ra các quá 

trình hoá lý, tách ẩm, phân huỷ đất sét, phân huỷ đá vôi ở các nhiệt độ tương ứng. Khi vào 

đến lò nung đã phân huỷ 90% cacbonat, một số khoáng trung gian như 3CaO.Al2O3, 

CaO.Al2O3 và một phần 2 CaO.SiO2 cũng được hình thành. Như vậy, tháp trao đổi nhiệt 

đóng vai trò của zôn sấy 100 – 2000C, zôn nung nóng – phân huỷ đất sét 500 – 8000C và 

z«n phân huỷ cacbonat 900 – 11000C. 

Bộ trao đổi nhiệt 5 cấp dạng cyclon có kèm Canxiner tận dụng khí nóng thải từ thiết 

bị làm lạnh clinker ở nhiệt độ khoảng 750 – 8000C có ý nghĩa quyết định tiết kiệm nhiệt 

lượng ( nhiên liệu ) trong phương pháp khô sản xuất clinker. Canxiner (buồng phân huỷ) 

đóng vai trò buồng đốt phụ cho lò quay làm cho nhiệt độ phối liệu tăng đến 11000C thúc 

đẩy quá trình phân huỷ cacbonat thực hiện hầu như hoàn toàn ở đây. Nhờ vậy, kích thước 

của lò quay giảm đi đáng kể mà hiệu suất lại tăng ( lò quay hiện đại có công suất 4000 – 

5000 tấn clinker/ngày đêm chỉ cần chiều dài 70 – 80m ). Đây cũng là ưu điểm chính của 

hệ thống lò quay hiện đại. 

Trong buồng phân huỷ được cấu tạo đặc biệt đảm bảo có thể đốt cháy hoàn toàn 

than antraxit có chất bốc đã  được nghiền mịn, clinker ra khỏi lò nung được làm nguội 

bằng thiết bị làm nguội kiểu ghi nhiều cấp. Khí nóng được thu hồi từ thiết bị làm nguội, 

một phần được đưa tới buồng phân huỷ qua một đường ống chịu nhiệt. Phần khác sau khi 

được khử bụi được đưa qua máy sấy nghiền than. 

Vào lò nung, nhiệt độ phối liệu tiếp tục tăng lên 13000C ( ở zôn phản ứng phóng 

nhiệt ) và đến 1400 – 15000C ( ở zôn kết khối). Sau khi đi qua zôn nung, phối liệu xi măng 

vón lại thành từng cục nhỏ gọi là clinker chuyển qua zôn làm nguội, nhiệt độ 1400 – 

13000C, do luồng không khí thổi từ ngoài vào làm nguội dần. Khi ra khỏi lò nung chuyển 

sang thiết bị làm lạnh nhiệt độ clinker là 12000C sẽ giảm dần đến khoảng 2000C thì đưa về 

kho chứa. 

Tại máy làm lạnh kiểu ghi 3 tầng, clinker nhỏ rỗi qua lỗ ghi, các hạt lớn được đập 

sơ bộ bằng máy đập búa đến kích thước < 2,5mm. 

Clinker sau khi làm nguội được đập nhỏ ≤ 2,5mm và vận chuyển về si lô chứa. Một 

si lô dành cho clinker chính phẩm sức chứa 20.000 tấn  có bố trí hệ thống  xuất clinker lên 

« tô, tàu hoả và xà lan. Một si lô nhỏ hơn dành cho những mẻ clinker chưa đạt tiêu chuẩn 

để sau đó sử dụng lại. 

Như vậy, ở đầu dây chuyền là bột phối liệu và ở cuối dây chuyền xưởng lò nung là 

bán thành phẩm clinker có nhiệt độ 2000C kích thước < 2,5mm (có thể xuất một phần 

clinker cho các trạm nghiền xi măng). 

Nhiên liệu sử dụng cho phân xưởng lò nung ( lò nung và Canxiner) là than cám 

hoặc hỗn hợp gồm 85% than cám 3A và 15% dầu FO (thiết bị vòi phun cao áp đa kênh 

cho phép đồng thời phun cả than và dầu). Nhiên liệu qua vòi phun với vận tốc 85 m/s tạo 

thành luồng lửa dài và xoáy nhằm làm đồng đều nhiệt độ của lò nung và Canxiner đảm 

bảo cho nhiên liệu bắt lửa nhanh và cháy hoàn toàn. 

- Hệ thống chứa và sấy nghiền than: Than chứa trong kho sau khi được làm đồng 

nhất sơ bộ bằng phương pháp rải đều được thiết bị rút vào băng tải vận chuyển vào phễu 

chứa của máy nghiền, máy nghiền đứng có bộ phân phân ly khí động đạt hiệu quả cao. 

Than được nghiền mịn qua sàng 0.08 (thành than cám) và được sấy khô. Khí nóng cung 

cấp cho việc sấy khi đạt ≤ 1% tại máy nghiền đứng được dẫn từ hệ thống làm nguội 

clinker sau khi đã được tách bụi. Từ đây sẽ được đưa về vòi đốt than ở buồng phân huỷ và 

ở buồng đốt chính phía cuối lò nung. Quá trình này được tự động hoá. 

- Chuẩn bị dầu FO: Thường phải dự trữ số lượng lớn, đủ dùng trong 2 năm vì thường 

nhập từ tàu chở dầu nên việc đảm bảo tính thường xuyên, liên tục khó khăn. Với nhà máy 

xi măng Nghi Sơn có công suất một dây chuyền là 2.15 triệu tấn/năm thì bể cứa dầu có thể 

tích khoảng 1500 – 1800 m3. Trước khi đi vào vòi phun, dầu được hâm nóng đến nhiệt độ 

90oC. 

- Nghiền xi măng: Clinker, thạch cao và phụ gia khác được vận chuyển đến 3 két 

chứa trên đầu máy nghiền. Trước khi nạp vào máy nghiền bi, hỗn hợp được cán ép áp lực 

cao nhằm tăng hiệu qủa làm việc của máy nghiền bi chu trình kín. máy phân ly hiệu suất 
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cao đảm bảo cho máy nghiền làm việc luôn đạt độ mịn và năng suất ổn định. Các thiết bị 

phục vụ cho máy nghiền có : 

1. Một hệ thống phân tích X - quang được nối với máy tính để điểu chỉnh chính xác 

hàm lượng SO3 và tỷ lệ phụ gia pha vào xi măng. 

2. Thiết bị lọc bụi tĩnh điện. 

3. Hệ thống kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ ổn định xi măng gây ra khỏi máy 

nghiền 

4. Hệ thống  bơm vận chuyển về các si lô chứa. 

*Đập sơ bộ thạch cao và phụ gia: Thạch cao và phụ gia nhập về nhà máy có kích 

thước < 50 mm ( thường vận chuyển về bằng đường sắt, ở nhà máy xi măng Nghi Sơn 

được vận chuyển bằng hệ thống băng tải là chủ yếu) được đưa vào máy đập búa tới kích 

thước < 25mm rồi chuyển vào kho. 

*Nghiền xi măng:  

- Vật liệu đưa vào máy nghiền: 

+ Clinker 

+ Thạch cao 

+ Phụ gia 

- Sản phẩm ra khỏi máy: Xi măng có độ mịn qua sàng N008 > 85% (sàng 4900 

lỗ/cm2 ), nhiệt độ ( do ma sát ) 120 – 1500C. 

- Phương pháp nghiền:  

+ Nghiền chung: nghiền đồng thời cả clinker, thạch cao và phụ gia (theo tỷ lệ 

hợp lý). 

+ Nghiền riêng: nghiền clinker, thạch cao với nhau, nghiền phụ gia riêng. 

Phương pháp nghiền riêng có hiệu suất nghiền tốt hơn và chủ động hơn trong 

việc điều chỉnh tính chất của xi măng theo các yêu cầu. Tuy nhiên phương pháp 

này phức tạp hơn nên thường ít được sử dụng ( chỉ sử dụng khi cần sản xuất xi 

măng có các yêu cầu đặc biệt) 

Nghiền xi măng là công đoạn quan trọng. Độ mịn của xi măng càng cao thì 

quá trình đóng rắn càng nhanh và cường độ càng cao. Thạch cao có tác dụng điều 

chỉnh thời gian ninh kết của xi măng cho phù hợp với điều kiện thi công. Sau khi 

nghiền, xi măng được chuyển về silo chứa. 

- Công đoạn đóng bao xi măng: Xi măng rời từ các si lô chứa được tháo xuống 

máng khí động rồi được vận chuyển vào gầu tải đưa lên két chứa để đóng bao. Từ các máy 

đóng bao, các hệ thống máng trượt và băng tải, thiết bị xếp dỡ đảm bảo đưa xi măng bao 

lên mọi phương tiện của khách hàng, kể cả việc đưa bao vào các containe có kích thước 

khác nhau theo yêu  cầu khách hàng. 

Một silô được bố trí để xuất xi măng rời vào tàu hoả chuyên dùng, dưới đường sắt 

có hệ thống cân toa tự động có bảng điện báo trọng lượng cần thiết và có thể in để đảm 

bảo thuận tiện cho việc kiểm tra xuất hàng một cách chính xác. 

a.2.3. Đặc điểm  sản xuất : 

Tác động chính đến môi trường không khí là : bụi, khí độc và tiếng ồn. 

- Bụi: Bụi sẽ phát sinh ra ở tất các công đoạn của dây chuyền sản xuất, từ khai thác, 

vận chuyển, tồn trữ, nghiền, sấy, nung, đóng bao... cự ly xuất hiện nồng độ bụi cực đại là 

844,2m từ tim ống khí lò nung. Tính toán trên mặt bằng định vị công trình theo vệt khói, 

điểm xuất hiện nồng độ bụi cực đại nằm ngoài hàng rào và nhỏ hơn nhiều so với nồng độ 

bụi cho phép. Theo tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam, khoảng cách cách ly vệ sinh của 

nhà máy tối thiểu rộng 1000m tính từ hàng rào nhà máy. 

- Khói : Khói có chứa khí độc gốc Sun fua và ôxitnito, phát sinh ở công đoạn nung 

clinker. Trong công nghệ, khói được đưa qua công đoạn nghiền nguyên liệu như một tác 

nhân sấy vì vậy các ô xít sunfua sẽ được hấp thụ một phần bởi ô xít can xi, ô xít kali tạo 

thành sunfat can xi, sunfat kali, sau đó khói lại được làm nguội trong tháp rửa trước khi 

vào bộ phận lọc bụi tĩnh điện và thải ra khí quyển. Với tiêu hao nhiên liệu là 21,58 tấn 

than cám hỗn hợp / h, hàm lượng lưu huỳnh của than 0,5% ÷1%. 

- Tiếng ồn : Tiếng ồn lớn nhất xuất hiện ở máy nghiền bi, cường độ lên đến 100 

dBA, đây là vấn đề đặc thù của công nghệ sản xuất xi măng, nhưng do dây chuyền được 

cơ giới hoá và tự động hoá cao nên công nhân làm cạnh máy nghiền chủ yếu trực trong 

phòng điều khiển được cách ly với gian nghiền. 

- ¤ nhiễm không khí ở khu vực mỏ: Chủ yếu là ô nhiễm bụi do khoan đá và tiếng 

ồn của phương tiện khai  thác vận chuyển. 
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a.2.4. Vai trò của máy móc thiết bị - tác động đến thiết kế bao che công trình. 

Như đã biết, kích thước trọng tải máy móc thiết bị  sản xuất và các đặc tính làm việc 

của nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn kích thước, không gian sản xuất (lưới cột, chiều cao 

nhà, chiều rộng, chiều dài nhà...) đến phương án  kết cấu (số tầng nhà kích thước cột nhà 

và kích thước dầm, chiều dày sàn nhà). 

Trong các phân xưởng nhà máy xi măng, các thiết bị công nghệ rất phức tạp, kích 

thước máy thường to lớn, đồ sộ nên ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiều cao, không gian 

nhà. Sau đây là kích thước các loại máy móc thiết bị của các phân xưởng chính trong nhà 

máy xi măng. 

a. Nhà nghiền nguyên liệu : Có hệ thống máy nghiền đứng cao khoảng 26m, bề 

rộng D = 8m, vì vậy xử lý kết cấu bao che và kết cấu chịu tải cho máy là cả một vấn đề, 

yêu cầu bao che ở cốt + 35m, ngoài ra còn có các hệ thống máy phân ly, bố trí máy lọc 

bụi cyclon, lọc bụi tĩnh điện được đặt trên hệ giằng đỡ máy bằng khung BTCT hoặc khung 

thép có độ cao theo tính toán để tạo điều kiện cho việc tận dụng được công suất của máy 

một cách cao  nhất theo tính toán của hãng cung cấp công nghệ thiết bị. 

b. Nhà nghiền than : Có chức năng công nghệ gần giống như nhà nghiền nguyên 

liệu, hệ thống lọc bụi tĩnh điện đặt trên mái nhà ở cốt cao 35m, bao gồm 4-6 tầng, các sàn 

nhà có chức năng như các sàn công tác. 

c. Nhà nghiền xi măng : 

Máy nghiền xi măng  thường là nghiền bi chu trình kín 2 ngăn, có hệ thống phân ly, 

gầu nâng cao + 33 m ữ35m, các bun ke chứa clinker, phụ gia cũng được  đặt độ cao 25m ÷ 

30m. Các sàn cũng là những sàn công tác để vận hành thao tác và sửa chữa máy móc là 

chủ yếu. Tuy vậy vì đặc trưng của nhà nghiền là độ ồn lớn, nhiệt độ cao nên yêu cầu cao 

độ được tính đến cách nhiệt và khoảng không gian để thông gió. Các hệ thống lọc bụi 

được đặt trên mái ở cốt cao 20m ÷ 35m, nơi để máy nghiền để tịên cho việc tận dụng được 

công suất cao nhất trong sử dụng. 

d. Hệ thống lò nung : Đây là phần thiết bị phức tạp và đồ sộ nhất trong nhà máy, 

bao gồm tháp trao đổi  nhiệt, là một hệ thống giằng thép cao 87 ÷ 120m để đỡ một loạt 

các lọc bụi cyclon, các giằng nâng cao thấp thuỳ độ cao của các lọc bụi. Đó cũng là điểm 

nhấn cho nhà máy bởi độ cao và hình dáng đặc biệt của công trình. 

Tiếp theo là lò quay nung clinker có chiều dài từ 65m ÷ 100m đặt nghiêng cùng với 

hệ thống lạnh, độ cao phụ thuộc cao độ đặt lò nung, buồng đốt phụ, đường ống thu hồi 

nhiệt, tháp xử lý lần cuối, phần thiết bị này được để lộ thiên, không che. 

e. Nhà đập đá vôi và sét : Chiều cao khoảng 19m ÷ 21m phụ thuộc chiều cao máy 

đập và hệt hống cầu trục, mặt bằng nhỏ, đơn giản bước cột 6m - 9m. 

a.2.5. Vấn đề thẩm mỹ, ý đồ kiến trúc : 

Đối với công trình kiến trúc công nghiệp, không phải cứ trang  trí vật liệu đắt tiền 

vào để làm cho đẹp công trình, mà chính là việc tổ chức hình khối hợp lý phản ánh đúng 

chức năng của công nghệ sản xuất bên trong, hình dáng đơn giản, gọn nhẹ, tạo nên vẻ đẹp 

riêng, hình thức phải phù hợp với nội dung để tạo cho công trình một đặc điểm riêng của 

kiểu dáng kiến trúc công nghiệp, trong sự kết hợp hài hoà với môi trường xung quanh. 

Trong nhà máy xi măng, kiến trúc của khu hành chính có nhiều nét tương phải với 

kiến trúc của các phân xưởng sản xuất, tuy nhiên, xét về tổng thể vẫn là một khối thống 

nhất hoà đồng với nhau, tạo được hình khối, tổ hợp mang nét đặc trưng riêng của nhà máy 

xi măng. 

a.2.6.  Môi trường lao động trong các phân xưởng của nhà máy xi măng. 

Khi thiết kế các nhà máy xi măng, từ việc chọn địa điểm xây dựng, thiết kế tổng 

mặt bằng đến thiết kế kiến trúc không gian nhà xưởng, vấn đề đầu tiên cần được quan tâm 

là mức độ độc hại sản xuất và ảnh hưởng của nó đến môi trường lao động tức là  ảnh 

hưởng đến con người như thế nào. 

Thông gió và chiếu sáng cho các phân xưởng sản xuất chính là những nhân tố quan 

trọng. Trong các phân xưởng nghiền xi măng và lò nung có thải nhiệt thừa, thêm vào đó 

khí hậu nóng ẩm về mùa hè và công việc lao động tạo nên cho người công nhân cảm giác 

nóng nực, làm giảm hiệu quả lao động. 

Biện pháp để đạt được một môi trường không khí thích hợp cho sản xuất là sử dụng 

hệ thống  thông gió tự nhiên và nhân tạo. 
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Các hệ thống thông gió, điều hoà không khí thường kết hợp với hệ thống làm sạch 

không khí, thoát nhiệt, lọc bụi bẩn và độc hại. (theo yêu cầu sản xuất và tiện nghi làm 

việc) để tiện bố trí, bảo dưỡng, sửa chữa. 

Việc tổ chức thông gió hợp lý nhằm đạt được những mục đích sau : 

- Tạo khả năng trao đổi không khí trong nhà xưởng tốt nhất để hạn chế tác động xấu 

của chế độ gió và bức xạ mặt trời. 

- Thải lượng nhiệt thừa do máy móc và con người sinh ra. 

- Thải khói, bụi, chất độc hại ra trong quá trình sản xuất ra ngoài thay thế bằng 

không khí sạch. 

- Tạo chế độ nhiệt ẩm phù hợp với các yêu cầu của sản xuất  và con người hoạt động 

trong đó. 

Thông gió cho các phân xưởng trong nhà máy xi măng được tổ chức theo hình thức 

thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo, trong đó thông gió tự nhiên là chủ yếu. 

Do vậy, ngoài bố trí quạt cục bộ, cần tổ chức thông gió tự nhiên cho nhà xưởng. 

Thông thường việc tổ chức thông gió thường kết hợp với chiếu sáng tự nhiên qua cửa sổ 

bên và cửa mái. Theo kinh nghiệm với khí hậu Việt Nam thì cửa sổ bên trong nhà sản xuất 

nên thiết kế cửa có hai lớp. Về mùa đông, tầng cửa dưới nên đóng lại để chống gió lạnh 

thổi vào nhà xưởng. 

a.2.7.   Điều kiện tự nhiên và khí hậu : 

Lãnh thổ Việt Nam là một dải hẹp nằm ở 8o30 và 23o22 độ vĩ bắc, 102o10 đến 

109o30 độ kinh đông, có cấu trúc đại lý và địa hình phức tạp, trong đó  3/4 diện tích đất 

đai là đồi núi. Tác động của các yếu tố khí hậu chủ yếu lên máy móc và con người dưới 

nhiều hình thức khác nhau. Do vậy, khi thiết kế nhà máy phải tìm giải pháp quy hoạch tối 

ưu nhằm tiết kiệm đất đai. Khi chọn địa điểm xây dựng, cần nghiên cứu sơ đồ mặt bằng 

địa chất để có các phương án móng hợp lý nhất, đánh giá mực nước ngầm để khai thác 

nước sử dụng cho sản xuất . 

Khi bố trí phân xưởng sản xuất phải chú ý đến hướng gió chủ đạo, tận dụng gió mát 

mùa hè, ngăn được gió lạnh mùa đông và bức xạ nhiệt vào nhà xưởng trong mùa hè ít 

nhất. Cần căn cứ vào bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng ở Việt Nam để lựa chọn giải 

pháp che mưa, che nắng và thông gió thích hợp nhất cho nhà xưởng. 

 

Theo quy phạm xây dựng, các xí nghiệp công nghiệp tuỳ theo cấp độc hại sản xuất 

mà được bố trí khoảng cách so với khu dân cư. Nhà máy xi măng thuộc nhóm các xí 

nghiệp độc hại cấp I, khoảng cách ly vệ sinh lớn hơn 1000m. 

Tiêu chuẩn, cấp công trình : Căn cứ vào yêu cầu của công nghệ, quy mô xây dựng, 

theo tiêu chuẩn quy phạm Việt Nam TCVN - 2748 - 78 các hạng mục công trình chính 

của nhà máy xi măng lò quay được xếp hạng như sau: 

a. Cấp công trình : 

Các công trình sản xuất chính được phân cấp là cấp công trình cấp II 

b. Bậc chịu lửa : 

Các công trình đặc biệt có nguy cơ cháy nổ, nhà lò nung, nhà sấy, nghiền than, nhà 

nồi hơi được xếp chịu lửa cấp I. 

Các công trình khác được xếp cấp chịu lửa cấp II 

c. Cấp động đất : 

Các công trình nhà sản xuất chính được tính toán theo vùng cấp động đất của Việt 

Nam theo độ rickte. 

 

4)   Giải pháp kết cấu xây dựng : 

4.1. Kết cấu chịu lực : 

Nhà máy xi măng lò quay là một tổ hợp các công trình phát triển theo chiều dài, 

chiều đứng. 

Các công trình một tầng phát triển theo chiều dài như các nhà kho, xưởng làm bằng 

bê tông cốt thép hoặc thép định hình sản xuất đồng bộ, kết cấu đơn giản, thi công nhanh, 

tuy nhiên ở những nơi hay có gió bão, cần chú ý có hệ thống giằng mái, giằng nóc và xà 

gồ để hạn chế được sự thiệt hại đáng tiếc xảy ra. 

Đối với các hạng mục công trình cao tầng có bố trí các thiết bị rung động lớn như 

nhà nghiền, nhà lò nung, nhà đập đá, nhà sấy, nhà đóng bao xi măng, nên chọn hệ thống 

kết cấu khung bê tông hoặc thép, sàn, mái bê tông hoặc thép bản dày để chống rung và 

chịu lực. Nhà máy xi măng Hoàng Thạch sử dụng toàn bộ hệ thống khung bê tông cho các 
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công trình này và đã dùng các dầm thép hình chữ I để đỡ sàn, bảo đảm cho công trình 

vững chắc bền lâu, chịu lực tốt. 

Các công trình phát triển theo chiều đứng như các si lô, ống khói lò nung, được đổ 

bê tông tại chỗ theo phương pháp cốp pha trượt, dùng kết cấu thép cho tháp trao đổi nhiệt 

và ống khói, vì với độ cao trên 100m, nếu dùng khung thép sẽ làm cho việc xử lý móng 

đơn giản hơn, độ bền cao hơn, ống khói sẽ thoát khói nhanh hơn, (độ cao trên 100m), hình 

khối công trình sẽ được thanh thoát, thoáng đãng và mảnh mai tạo dáng cho công trình 

đẹp hơn. Kinh nghiệm của các nước như Malaysia, Thái Lan, Tiệp Khắc, CHLB Đức... 

cũng đã dùng khung thép cho tháp trao đổi nhiệt và ống khói đã tạo cho tổng thể một dáng 

vẻ khoẻ mạnh của vẻ đẹp kiến trúc công nghiệp. 

Các công trình như nhà sấy, nhà nghiền, nhà lò nung có chiều cao 30-45m, các thiết 

bị công nghệ nặng, độ rung, tiếng ồn lớn thì móng nhà và móng thiết bị bằng bê tông cốt 

thép, mái nhà, sàn nhà bằng BTCT, khung chịu lực bằng bê tông cốt thép. Các công trình 

xây dựng ở vùng có gió bão lớn cần chú ý đến đặc điểm của độ cao công trình mà đề 

phòng bảo đảm ổn định cho công trình. 

Nhiều công trình có tải trọng lớn như: các cụm si lô, mỗi si lô có tải trọng tới trên 

20.000 tấn - tải trọng  vào mỗi cột nhà nghiền trên 500 tấn, tải trọng vào mỗi cột nhà lò 

nung trên 1500 tấn. Do công trình cao và mảnh cho nên mô men tải trọng do các tải trọng 

ngang vào mỗi cột cũng rất lớn. Do đó, khi chọn địa điểm đặt nhà máy cũng cần chú ý đến 

đặc điểm này. 

 

Nhiều tải trọng thiết bị nặng đặt trên tầng có độ cao lớn như bộ lọc bụi tĩnh điện tới 

trên 18 tấn, đặt trên sàn cao trên + 5m. Máy vê viên trọng lượng tới 7 tấn  ở độ cao + 20m, 

buồng lắng BTCT ba buồng nặng tới 120 tấn nằm ở độ cao +30m. 

Ngoài ra công trình còn chịu nhiều tải trọng và tác động khác cần tính đến đó là :  

 Tác động rung của các thiết bị công nghệ ở các nhà sấy, nhà nghiền, đập đá, nhà lò 

nung... 

 Tác động do va chạm, tác động do nhiệt độ của lò nung, lò sấy, nhà nghiền tháp 

trao đổi nhiệt, nhiệt độ vật liệu xếp trong kho 

 Tác động bụi do thiếu vệ sinh công nghiệp. Bụi đọng đã gây nên những tải trọng 

phụ thêm đã từng gây nên những sự cố công trình ở nhà máy xi măng Hải Phòng. 

Do đó, khi thiết kế nhà máy xi măng lò quay, phải tính đến đầy đủ các đặc điểm 

trên, xem xét đầy đủ, toàn diện các yếu tố tải trọng tác động vào công trình để tránh các sự 

cố đáng tiếc xảy ra, bảo đảm an toàn và độ bền cho công trình xây dựng. ở đồ án này, sử 

dụng kết cấu vòm không gian hai khớp cho hệ thống các kho phụ gia, thạch cao và kho 

than, kết cấu khung tiền chế ZAMIL STEEL bằng thép hình chữ I cho kho đá vôi, đá sét. 

4.2.  Các giải pháp bao che cho từng phân xưởng . 

Xem xét các giải pháp kiến trúc bao che cho các công trình của nhà máy xi măng lò 

quay, chúng ta thấy: 

Với giải pháp bao che kín ở các nước xứ lạnh như một số nhà máy xi măng Tiệp 

Khắc, Hungari, CHLB Đức... chúng ta cần xem xét một cách khách quan là : Trong điều 

kiện khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam , việc bao che kín là không cần thiết vì nó giữ lại 

nhiệt thừa do máy móc thải ra, gây nên hiện tượng quá nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến máy 

móc và môi trường làm việc của người lao động. Vì vậy, giải pháp bao che theo phương 

châm thoáng, bảo đảm không bị ảnh hưởng của môi trường mà vẫn thông gió và lấy ánh 

sáng tự nhiên nhiều nhất là hợp lý. Tuy vậy với những phân xưởng có nồng độ bụi quá lớn 

và không có nhiều công nhân làm việc như nhà nghiền đá vôi, sét, nghiền nguyên liệu, 

nghiền than thì có thể bao che kín bằng gạch xây, vừa kinh tế vừa đảm bảo độ bền cho 

công trình mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đây cũng là một giải pháp 

hay cho người thiết kế cần quan tâm để chọn lựa cho cho hợp lý nhất. 

a. Các công trình nhà một tầng như kho than, sét, đá vôi, phụ gia, kho xi măng cao 

dùng hệ thống khung thép định hình vượt khẩu độ lớn như khung thép ZAMIL STEEL , 

hay có thể dùng khung thép lắp ghép và vật liệu bao che của các hãng ASTRON, 

KIRBY, BHP ... hệ thống bao che bằng tường gạch hoặc fibrô xi măng, tôn múi đều 

được, kết hợp đơn giản, thi công nhanh, giá thành phù hợp với phương thức chế tạo sẵn 

trong nhà máy, nâng cao trình độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng. Việc sử dụng 

kết cấu "Nhà thép chế tạo sẵn" là hợp lý và cần thiết, bảo đảm điều kiện sản xuất cho các 

nhà có yêu cầu không gian lớn, lắp đặt nhanh, an toàn, hình thức đẹp, ngoài ra kết cấu mái 
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vòm cong bằng thép cho nhà kho cũng là phương án hay đã được làm ở nhà máy xi măng 

Sao mai cần được nhân lên để xây dựng ở các nhà máy xi măng khác. Nhà kho ở các nước 

tiến bộ như Mỹ, Đức, Đan Mạch, AUSTRALIA... đã sử dụng hệ mái vòm như hình nửa 

quả cầu úp xuống là một vấn đề cần tham khảo để có thể áp dụng ở Việt Nam. 

b. Các công trình là các phương tiện vận chuyển đứng hoặc ngang như các băng 

chuyền cũng là vấn đề được tranh cãi nhiều, có bao che hay không bao che, hay sử dụng 

ngay phần bao che của vỏ thiết bị, vấn đề thực tế còn phụ thuộc vào thiết bị được chế tạo 

như thế nào và phần vỏ bao che ra sao. Song một thực tế cho ta thấy trong nhà máy xi 

măng Hoàng Thạch khâu vận chuyển xi măng bản thân thiết bị đã được thiết kế phần bao 

che. Xem ra giải pháp này là phương án tối ưu để xử lý bao che các băng chuyền, băng tải, 

nhờ đó, kết cấu gọn nhẹ, kiến trúc thanh thoát mà vẫn bảo đảm chất lượng cho nguyên vật 

liệu không bị ảnh hưởng của nắng mưa. 

- Đối với các hạng mục công trình cao tầng như nhà nghiền, nhà lò nung, nhà đập 

đá, nhà sấy, nhà đóng bao xi măng... vật liệu bao che cho các hạng mục công trình này là 

sử dụng tấm tôn bao che có kết hợp các hệ thống băng cửa sổ kính hoặc tấm nhựa trong 

chạy suốt chiều dài nhà để thông gió tự nhiên và lấy ánh sáng. Những phần phát sinh 

nhiều bụi thì bao che kín bằng tường gạch hoặc tôn. Các mặt đứng thường có phân vị đơn 

giản, mảng đặc là những phần ốp tôn múi màu hoặc tráng kẽm, hoặc tường gạch, bên cạnh 

đó là những băng cửa kính hoặc tấm nhựa trong, hay cửa chớp tôn vừa lấy ánh sáng và 

thông gió vừa tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Giải pháp này đã được áp dụng ở phần 

lớn các nhà máy xi măng như : Hoàng Thạch , Bút Sơn, Chinh Phong ... 

- Lò nung : có cấu tạo bằng thép ống gồm nhiều lớp, bên trong là lớp vật liệu chịu 

lửa, thường để lộ thiên không có bao che. Kiến nghị nên có bao che với hình thức bao che 

thoáng, với hệ thống các cửa chớp tôn thông gió tốt mà vẫn đảm bảo che nắng mưa cho 

công trình (nhà máy xi măng Hoàng Thạch sau một thời gian sử dụng đã làm thêm nhà lò 

nung bằng kết cấu khung thép mái tôn, xung quanh là các cửa chớp tôn thoáng, thông gió 

tốt để bảo vệ lò nung, tránh hư hỏng do tác động môi trường. 

 

 

Phần kết cấu công trình: 

Đặc điểm cấu tạo và tính toán. 

Trục của vòm nên lấy gần trùng với đường áp lực để vòm chủ yếu chịu lực nén. Khi 

tải trọng tác dụng chính trên vòm là tải phân bố đều và đối xứng thì trục vòm nên thiết kế 

ở dạng parabol bậc hai. Trong thực tế, để đơn giản cho thiết kế và chế tạo, trục vòm được 

thiết kế ở dạng cung tròn. Khi vòm có chiều cao lớn, tải trọng gió tác dụng hai chiều gây 

ra nội lực tương đối lớn thì trục vòm được xác định như sau (h.2.15): ban đầu giả thiết 

đường trục là một cung tròn (đường 1) sau đó tính đường cong của trục vòm do gió tác 

dụng hai chiều (đường 2), cuối cùng trục vòm (đường 3) là đường trung bình của hai 

đường 2 (vẽ lại thành đường 4). 

       Vòm thường kê gối lên các khung (bê tông hoặc thép), khung chịu lực xô ngang đồng 

thời kết hợp làm khán đài và các phòng chức năng. Khi vòm kê trực tiếp trên mặt đất thì 

không gian nhà ở gần chân vòm không sử dụng được do hạn chế về chiều cao. Để sử dụng 

được không gian này, phần gần gối vòm được làm thẳng. Với dạng đường viền này, kết 

cấu vòm làm việc gần giống hệ khung nhưng chi phí vật liệu sẽ giảm đi đáng kể. 

Các kích thướclà nhịp L và mũi tên võng f. Trị số của f phụ thuộc vào điều kiện sử 

dụng, điều kiện kiến trúc hoặc điều kiện kinh tế. Tỷ số lợi nhất f/L = 1/5 ÷ 1/6. khi tăng 

mũi tên võng f thì sẽ giảm lực dọc và tăng mô men trong vòm ; nhưng do yêu cầu kiến 

trúc nên lấy f/L = 1/2 ÷ 1/5. Vòm hai khớp tiết diện đặc thường làm ở dạng cánh song 

song. 
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Vòm tiết diện rỗng thường làm ở dạng cánh song song hoặc khi nhịp lớn thì phần gần 

gối tựa vòm được làm thẳng. Vòm có dạng lưỡi liềm không phù hợp với sự phân bố nội lực 

nên chỉ dùng theo yêu cầu kiến trúc. 

Hệ thanh bụng của vòm 

rỗng là dạng tam giác có thanh 

chống đứng (h.2.18a) hay hệ 

thanh tam giác (h.2.18b). Thanh 

đứng có thể đặt vuông góc với 

thanh cánh hoặc dặt theo 

phương thẳng đứng. Xà gỗ rỗng 

để đỡ tấm mái và giữ ổn định 

cho dàn được bố trí trong mặt 

phẳng các thanh đứng. Để thuận 

tiện cho việc chuyên chở, vòm 

được chia ra từng đoạn dài 6 -

9m và được khuếch đại bằng các 

mối nối ở công trường. 

Chiều cao h của tiết diện 

vòm đặc khoảng 1/50 – 1/80 nhịp, của vòm rỗng trong khoảng 1/30 – 1/60 nhịp. Tiết diện 

đặc thường có dạng chữ I tổ hợp hàn mà bản bụng có thể dày hơn so với kết cấu khung. 

Tiết diện vòm rỗng được thiết kế tương 

tự như tiết diện dàn, các loại tiết diện 

được trình bày ở hình 2.19. 

Vòm được tính với các tải trọng tác 

dụng trên nó, như : tĩnh tải, hoạt tải mái 

và hoạt tải gió. Để xác định nội lực trong 

vòm, ta tách ra từng vòm phảng và dùng 

các phương pháp tính của cơ học kết cấu. 

Nội lực tác dụng ở trục vòm được tính 

theo công thức sau : 

Mx = Md – Hy ; Nx  = Qdsinα  + Hcosα ; Qx  = Qdcosα – Hsinα.  

trong đó H – lực xô ngang ; 

   y – toạ độ trục vòm ( ymax = f) ;  

   α – góc giữa tiếp tuyến của trục vòm với phương ngang ; 

   Md , Qd  - mômen dầm, lực cắt dầm khi xem vòm như một dầm đơn 

giản nhịp L (h.2.20a). 

Vòm hai khớp là hệ siêu tĩnh một bậc, ẩn số X1  (cũng là lực xô ngang H) xác định từ 

phương trình :  

    H = X1  = - 11
1
δ

pΔ
 (2.2) 

Nếu là vòm rỗng có chiều cao tiết diện tương đối lớn thì : 

δ 11 = 
li

EAi
Nin

i

2

1
∑
=

 ; Δ 1p = Nipli
EAi
Nin

i
∑
=1

  

trong đó  N i , Nip – nội lực trong thanh thứ i của vòm do lực đơn vị và tải trọng 

gây ra trong hệ cơ bản ; 

   Ai , li  - diện tích tiết diện và chiều dài thanh thứ i ; 

   n – số thanh của vòm. 
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Nội lực trong các thanh của vòm rỗng hai cánh song song có thể xác định bằng cách 

phân mômen, lực dọc cho thanh cánh, lực cát cho thanh bụng chịu (h.2.20b) : 

 

Lực trong thanh cánh  Nc = 
h

Nx
2

a ±  
h

Mx  

- Lực trong thanh xiên D = 
)cos( αβ −

Qx  ;    

- Lực trong thanh đứng:  V = 
αcos

Qx  ; 

 

trong đó h – khoảng cách trọng tâm  hai cánh ; 

  α – khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến trọng tâm thanh cánh 

đối diện; 

  β, α – góc như trên hình 2.20. 

 

Chọn tiết diện các thanh vòm tiến hành như với dàn thường. Để bảo đảm ổn định cho 

các thanh chịu nén ra khỏi mặt phẳng vòm, cần phải bố trí các hệ giằng ngang cũng như 

các thanh chống dọc nhà tương tự như cách bố trí giằng trong dàn thường. Khoảng cách 

các điểm  giằng không vượt quá 16 -20 lần bề rộng thanh cánh. 

 

Về ổn định tổng thể, vòm là một thanh cong chịu nén nên phải kiểm tra ổn định trong 

mặt phẳng vòm. Lực tới hạn nhỏ nhất ứng với dạng mất ổn định như hình 2.20c, do tác 

dụng của lực nén ( bỏ qua ảnh hưởng của mômen) được xác định theo công thức sau : 

       Nth = 22

2

S
EJx

μ
π      

trong đó S – chiều dài nửa vòm ; 

   EJx  - độ cứng của vòm tại 1/4 nhịp ; 

   μ – hệ số chiều dài tính toán, kể dến độ cong của vòm, phụ thuộc vào 

sơ đồ vòm và tỉ số f/L  

Điều kiện ổn định của vòm sẽ là :  

    
N

Nth  > 1,2 ÷  1,3 ;    

trong đó  N – lực dọc tác dụng trong vòm. 

 Khớp vòm 

Gối 

khớp là bộ 

phận phức 

tạp nhất trong 

kết cấu vòm. 

     Khớp gối 

có ba kiểu : 

khớp bản, 

khớp cối và 

khớp đu. 

Trong vòm 

rỗng, phần 

gần gối tựa được tựa thiết kế sang dạng tiết diện đặc nên khớp gối của vòm rỗng và vòm 

đặc dều có cấu tạo giống nhau. 
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     Khớp bản 

(h.2.21a) có cấu 

tạo dơn giản 

nhất và được sử 

dụng khi phản 

lực gối không 

lớn hơn, gồm 

hai mặt vỏ trụ 

cứng tiếp xúc 

với nhau, 

bulông neo để 

gắn cối dưới vào 

móng.Tại vị trí 

truyền lực, bản bụng và bản cánh của vòm được gia cường bằng các sườn cứng. Khớp đu 

(h.2.21c) dùng khi phản lực gối rất lớn (8000- 12000 kN). Cấu tạo của khớp gồm hai thớt : 

trên và dưới, giữa hai thớt dặt một thanh trụ đặc (cổ trục). Vòm được gắn vào thớt trên qua 

tấm thép, hàn theo chu vi tiết diện vòm và bắt bulông vào thớt trên. Thớt dưới rộng hơn 

thớt trên để bảo đảm điều kiện ứng suất truyền vào móng nhỏ hơn cường độ chịu nén của 

móng. Với công trình mái nhẹ, để đề phòng gió bốc có khả năng gây kéo ở chân vòm, ta 

bố trí bulông neo cho gối (h.2.21a). Bulông được đặt dọc theo đường trục vòm để chúng 

không cản trở sự quay của khớp. 

Khớp tại đỉnh vòm có thể dùng khớp bản hoặc khớp đu có cấu tạo tương tự như khớp 

gối (h.2.22a, b). Khi vòm rất nhẹ, có thể dùng khớp đỉnh dạng tấm hoặc bulông như hình 

2.22c,d. Cấu tạo của khớp dạng tấm gồm hai tấm thép dặt dọc theo trục vòm (không làm 

cản trở sự quay của tiết diện) để truyền lực dọc, các tấm thép nay được mở rộng ra và để lỗ 

liên kết với giằng. 

    Tính khớp bản (h.2.21a) theo điều kiện ép mặt bằng công thức :       
rl
N
2

 ≤  Rc.l¨n ;  

  

trong đó N – lực dọc tính toán tại gối ; 

  r , l – bán kính và chiều dài của con lăn ; 

  Rc.lăn – cường độ ép mặt theo đường kính của con lăn (khi tiếp xúc tự do). 

   Chiều dày của con lăn được xác định theo điều kiện chịu uốn của con lăn (như một 

c«ngx«n) : 

      δ c.l¨n ≥  RL
Na

4
3

 ;    

trong đó a, l – kích thước mặt bằng của con lăn ; 

  R – cường độ tính toán của thép làm con lăn . 

    Trong khớp đu, ứng suất ép dọc chu vi của thanh trụ (cổ trục) phân bố không đều, giá trị 

lớn nhất tại trục thẳng đứng và bằng không ở gần mép ngoài (h.2.21c). Trong tính toán, 

người ta coi ứng suất ép phân bố trên bề mặt thanh trục thay đổi theo quy định hình có và 

góc truyền lực bằng π /2 thì giá trị ứng suất lớn nhất  σ max tại vị trí có đường kính thẳng 

đứng sẽ xác định từ phương trình :                                    N = 2l ∫
4/

0

π

σ  cos 2 ϕ r dϕ  ;   

từ đó      σ max = 
lr

N8,0  = 
ld

N6,1  ≤  Rt
em    

trong đó l , d – chiều dài và đường kính thanh trụ ; 

  t
emR  - cường độ ép mặt của thép khi tiếp xúc chặt. 

 Thớt được tính chịu uốn như công xôn, mômen uốn trong thớt là : 

      M = 
2
N  . 

4
a  = 

8
Na .     

Trong đó a – bề rộng của thớt (h.2.21c). 

 

 

 

Kích thước các thanh dàn xem bản vẽ 06 

 

 



đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2001 – 2006                                                                                                                                               svth: trương tuấn kiên    mssv: 31077.46    lớp 46kd2 

Nhà máy xi măng nghi sơn - thanh hoá 
16 

nhiệm vụ cụ thể - các hạng mục công trình  

A/ Khu nhà xưởng sản xuất: (Cho một dây chuyền) 

- Kho đá vôi                                        70 x 90 = 6300m2 

- Kho xỉ spirít , khoáng thạch                       70 x 90 = 6300m2 

- Kho than                                70 x 90 = 6300m2 

- Nhà tập kết vật liệu    15 x 24 = 360  m2 

- Silô đá vôi                                R = 9 m 

- Nhà chứa & đồng nhất sơ bộ NL                            360m2 

- Nhà  nghiền nguyên liệu         27 x 30 m = 810m2 

- Nhà sấy sơ bộ                20 x 35 = 700m2 

- Silo đồng nhất nguyên liệu             R = 9 m  

- Tháp trao đổi nhiệt ( bộ phận tiền nung )      20 x 20 = 400 m2                    
- Lò nung                                                      25 x 90  = 2250 m2 

- Nhà làm nguội              40 x 20  =  800m2  

- Nhà điều khiển trung tâm             9 x 24 m = 216m2 

- Các phòng nghỉ, WC cho CB kỹ thuật           150m2 

- Nhà nghiền than                                         30 x 18 m = 540m2 

- Bể dầu                                                        12 x 12 m = 144 m2 

- Silo Clinker                                                               R = 12 m  

- Kho thạch cao                                                24 x 30 = 720 m2 

- Silo phụ gia                                                                 R =  9 m 

- Nhà nghiền xi măng                                     30 x 48 = 1440 m2     

- Silo xi măng                                                               R = 12 m 

- Nhà đóng bao XM                                        60 x 60 = 1200 m2 

- Kho bao XM                                                  24 x 36 =  864 m2 

- Kho vỏ bao                                                     12 x 15 = 180 m2 

-Xưởng sửa chữa cơ khí                                  24 x 54 = 1296m2 

- Trạm cấp nước                                                               180 m2 

- Trạm biến thế điện                                                         180 m2                      

B/ Khối hành chính quản trị: 

1. Khu hành chính: 

- Sảnh (chính + phụ)    : 150m2 

- Phòng họp giao ban     :   48m2 

- Phòng tiếp khách     :   48m2 

- Phòng điều hành      : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng nghỉ cho CBCNV    : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng giám đốc      : 30m2 

- Phòng phó giám đốc     : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng kế toán tài vụ      : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng quản lý hành chính     : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng nghỉ khách + chuyên gia    : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng kỹ thuật      : 30m2 

- Phòng công đoàn     : 30m2 

- Phòng tổ chức      : 30m2 

- Phòng vật tư      : 30m2 

- Phòng vi tính l−u trữ      : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng thí nghiệm      : 2 x 30 = 60m2 

- Phòng y tế       : 30m2 

- Phòng bảo trì thiết bị     : 30m2 

- Khu vệ sinh  2 x (2 xí, 2 tiểu, 1 rửa)/một tầng 

2.  Khu hội thảo: 

- Phòng hội thảo      : 200m2 

- Phòng họp nhỏ      : 60m2 

- Phòng phục vụ      : 18m2 

- Kho trang thiết bị kỹ thuật    : 2 x 18 = 36m2 

3. Khu nhà ăn: 

- Phòng ăn lớn      : 150m2 

- Phòng ăn nhỏ      : 60m2 

- Khu gia công       : 48m2 

- Khu bếp - soạn - rửa     : 48m2 

- Kho thực phẩm      : 2 x 18 = 36m2 

 - Khu vệ sinh  2 x (2 xí, 2 tiểu, 1 rửa)/một tầng 

C/ Hệ thống kỹ thuật phụ trợ: 

- Trạm phân phối điện     : 100m2 

- Bãi  đỗ xe                                                      :  300 m2 

- Khu vực để xe CBCNV     : 200m2  

- Đài nước, bể nước ngầm. 

 

 

 
























